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1. Một số quan điểm về lực lượng 

thứ Ba 

Trong tiến trình của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), ở miền 

Nam Việt Nam đã xuất hiện một lực lượng 

chính trị đối lập với chính quyền Sài Gòn 

và có xu hướng hòa bình, trung lập. Gồm 

nhiều thành phần và có những hoạt động 

khá phong phú, lực lượng này đã góp phần 

nhất định làm dấy lên phong trào đấu 

tranh tại các đô thị miền Nam, làm đảo lộn 

hậu phương của chính quyền Sài Gòn cũng 

như các chính sách của Mỹ ở Việt Nam. 

Tuy vậy, đến nay vẫn còn có những cách 

hiểu khác nhau về lực lượng này. 

Trên cơ sở khảo sát về quá trình xuất 

hiện của lực lượng thứ Ba (qua các mốc: 

1955, 1960, 1963, 1965, 1969, 1972, 1973-

1974) cùng những nhận định đương thời về 

lực lượng này (1), Armando Malay, Jr. 

Price khẳng định phong trào này được 

nhiều người xác định là trung lập nhưng 

không có nhà lãnh đạo nào của lực lượng 

thứ Ba thực sự là “trung lập” ngay từ đầu, 

khi người đó đã cẩn thận tránh liên hệ với 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 

Việt Nam hoặc Chính phủ Cách mạng lâm 

thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hoặc 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa hoặc Hoa 

Kỳ. Hơn nữa, với sự phát triển của phong 

trào trong bối cảnh cuộc đấu tranh ngày 

càng quyết liệt giữa lực lượng thứ nhất 

(chính quyền Sài Gòn - TG) và lực lượng 

thứ hai (cách mạng - TG), đã xảy ra sự 

phân cực rõ rệt về các khuynh hướng trong 

lực lượng thứ Ba: một bên không giữ vững 

lập trường về “giải pháp thứ ba” và từ bỏ 

việc chống đối Nguyễn Văn Thiệu; bên kia 

khẳng định lại lập trường chống Mỹ, chống 

Thiệu đến mức gần như không thể phân 

biệt được quan điểm của họ với lập trường 

của những người cộng sản (2). 

Theo Edwin E. Moùse, lực lượng thứ Ba để 

chỉ các nhà hoạt động không cộng sản cũng 

như đối lập với chính quyền Sài Gòn. Người 

ta thường cho rằng lực lượng thứ Ba có thể 

đưa ra giải pháp cho vấn đề cuộc chiến tranh 

Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam (3). 

Theo Sophie Quinn-Judge’s, lực lượng 

thứ Ba được dùng để chỉ những cá nhân và 

nhóm trong nền chính trị Nam Việt Nam, 

những người được cho là không phải Cộng 

sản hay chống Cộng và ủng hộ một giải 

pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh ở Việt 

Nam. Những cá nhân liên quan đến 

khuynh hướng chính trị này có tư tưởng đa 
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dạng: một số phản đối sự phân biệt thái độ 

chính trị dựa trên các giá trị nhân đạo, dân 

tộc chủ nghĩa hoặc tôn giáo; những người 

khác chỉ đơn giản là phản đối chiến tranh 

và sự can thiệp của nước ngoài; một số 

người có cảm tình hoặc thậm chí là đảng 

viên Cộng sản; nhiều người là cựu quan 

chức hoặc đang đương nhiệm của chính 

quyền Sài Gòn; một số lượng đáng kể là 

những người theo tôn giáo và sinh viên đại 

học; nhiều người khác là những chuyên gia 

có tên tuổi; nhiều người có tham vọng chính 

trị và hi vọng trở thành những chính trị gia 

thành công trong một nền dân chủ (4). 

Về phía cách mạng, lần đầu tiên tên gọi 

lực lượng thứ Ba xuất hiện trong Điện của 

Bộ Chính trị gửi anh Bảy Cường (đồng chí 

Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền 

Nam), ngày 11-2-1969, trong đó Bộ Chính 

trị chỉ đạo Trung ương Cục miền Nam “đẩy 

mạnh phong trào đấu tranh của quần 

chúng ở các thành thị đòi hòa bình, thúc 

đẩy việc hình thành và lập mặt trận thứ ba 

gồm những lực lượng đứng giữa các xu 

hướng yêu nước chân chính và bọn tay sai 

phản động cực đoan của Mỹ” (5). Tiếp theo, 

trong Điện gửi Trung ương Cục miền Nam, 

Khu ủy khu 5 và Khu ủy Trị - Thiên (tháng 

8-1972), Lê Duẩn viết: “Phải kịp thời tập 

hợp các phe, nhóm tán thành hòa bình, độc 

lập, dân chủ, hòa hợp dân tộc, hình thành 

lực lượng thứ Ba để phân hóa hơn nữa các 

thế lực phản động, cô lập và chĩa mũi nhọn 

vào Thiệu cùng các phần tử thân Mỹ hiếu 

chiến nhất” (6). 

Tại Hội nghị Paris, phái đoàn Chính 

phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đề nghị 

lực lượng thứ Ba là một thành phần trong 

chính phủ liên hiệp ba thành phần nhưng 

phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn không 

chấp nhận. Dưới áp lực đấu tranh của ta, 

cuối cùng Hội nghị đi đến thống nhất thành 

lập Hội đồng Quốc gia hòa giải và hòa hợp 

dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. 

Điều 12 của Hiệp định Paris quy định: 

“Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền 

Nam sẽ hiệp thương trên tinh thần hòa giải 

và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và 

không thôn tính nhau để thành lập Hội 

đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc 

gồm ba thành phần ngang nhau... Hội đồng 

quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc có 

nhiệm vụ đôn đốc hai bên miền Nam Việt 

Nam thi hành hiệp định này, thực hiện hòa 

giải và hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân 

chủ sau khi ngừng bắn, lập lại hòa bình ở 

miền Nam Việt Nam” (7). Với quy định này, 

lực lượng thứ Ba được chính thức công nhận 

là một thành phần trong tiến trình hòa giải, 

hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam. 

Như vậy, dù có những nhận thức khác 

nhau, nhất là về thành phần và xu hướng 

chính trị, nhưng đa phần đều thống nhất 

quan điểm ngoài chính quyền Sài Gòn và 

Chính phủ Cách mạng lâm thời, những cá 

nhân và tổ chức là người Việt Nam, ở trong 

hay ngoài nước nhưng tán thành hòa bình 

và hòa giải dân tộc đều được coi là lực lượng 

thứ Ba. 

2. Những hoạt động nổi bật của lực 

lượng thứ Ba 

2.1. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp 

định Paris và chống chính quyền độc 

tài Nguyễn Văn Thiệu 

Sau Hiệp định Paris, lực lượng thứ Ba 

nổi lên với nhiều phe nhóm và xu hướng 

chính trị khác nhau (8): “Những người thực 

sự có tinh thần dân tộc, mong muốn hòa 

bình, trung lập, hòa giải dân tộc và thực sự 

muốn chấm dứt chiến tranh. Những người 

cơ hội, “đón gió” tạo thế xuất hiện trên 

chính trường với tham vọng cá nhân. Số tay 

sai của Mỹ và các thế lực “ngoại bang” còn 

giấu mặt, đóng vai lực lượng thứ Ba để 
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thực hiện mưu đồ của chủ khi cần thiết và 

được sự tài trợ của chủ” (9). 

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của lực lượng 

thứ Ba, Nguyễn Văn Thiệu tìm cách xuyên 

tạc, đi đến phủ nhận vai trò của chính phủ 

liên hiệp, qua đó loại trừ lực lượng này ra 

khỏi đời sống chính trị miền Nam Việt 

Nam. Tài liệu Tuyên vận của chính quyền 

Sài Gòn tuyên truyền “chiến thắng” của 

Việt Nam cộng hòa ở Hội nghị Paris, phần 

về việc thành lập Hội đồng quốc gia hòa 

giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành 

phần, viết: “Chúng ta vẫn duy trì lập 

trường là chống đối việc thành lập bất cứ 

chính phủ ba thành phần hay bốn thành 

phần mà Cộng sản đề nghị trước đây. 

Nhưng theo Hiệp định Paris thì ngay sau 

khi cuộc ngừng bắn có hiệu lực, chính phủ 

Việt Nam cộng hòa và cái tổ chức gọi là 

Mặt trận giải phóng phải thương lượng để 

thành lập một Hội đồng quốc gia hòa giải 

và hòa hợp dân tộc với ba thành phần 

ngang nhau, với mục đích tổ chức tổng 

tuyển cử. Mặc dù Hội đồng này gồm ba 

thành phần ngang nhau, nhưng không có 

điều khoản nào ghi rõ rằng các thành 

phần đó là thành phần nào, số lượng bao 

nhiêu và được bầu cử ra sao” (10). Rõ ràng 

với luận điệu này, chính quyền Sài Gòn 

công khai phủ nhận vai trò của lực lượng 

thứ Ba và việc thành lập một chính phủ 

ba thành phần. 

Đối với những thành phần tích cực 

trong lực lượng thứ Ba, Nguyễn Văn 

Thiệu tìm cách cô lập, hạn chế dần ảnh 

hưởng của họ trong quần chúng. Mặt 

khác, chúng vẫn tiếp tục giam cầm một số 

nhân vật đối lập như Luật sư Ngô Bá 

Thành. Thậm chí, biện pháp khủng bố 

cũng được áp dụng. Ngày 12-10-1973, 

Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố: “Những kẻ 

nào có gan tự xưng mình là trung lập hoặc 

thân cộng sản, người đó sẽ không sống sót 

được quá năm phút” (11). 

Trong quá trình vận động, nhiều nhà 

hoạt động dần quy tụ xung quanh tướng 

Dương Văn Minh, như Lý Quý Chung, 

Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Đình Đầu, Vũ 

Văn Mẫu, Huỳnh Bá Thành, Dương Văn 

Ba,... Tuy không có cơ sở sâu rộng trong 

quần chúng nhưng nhóm này thường 

xuyên có những tuyên bố đấu tranh, gây 

tiếng vang lớn. Ngày 5-4-1973, các thành 

viên của nhóm (gồm 7 nghị sĩ, 31 dân biểu, 

10 luật sư, giáo sư, kĩ sư và tướng lĩnh) đã 

gửi thư cho Tổng thống Nixon, Chủ tịch 

Thượng và Hạ nghị viện Mỹ, yêu cầu Mỹ 

thúc đẩy các bên áp dụng Điều 11 Hiệp 

định Paris (12). Ngày 1-5-1973, trả lời 

phỏng vấn của Tạp chí Độc lập, Dương Văn 

Minh nhận định phần lớn các điều khoản 

của Hiệp định Paris đã không được thi 

hành, ngoại trừ 2 điều được thực hiện khá 

trọn vẹn là việc triệt thoái quân đội nước 

ngoài và phóng thích tù binh Hoa Kỳ (13). 

Tiếp đó, Dương Văn Minh kêu gọi các bên 

“thi hành nghiêm chỉnh và kiểm soát hữu 

hiệu theo đúng các điều khoản của Hiệp 

định Paris và các Nghị định thư, các quyền 

tự do dân chủ phải được đảm bảo, tất cả các 

tù dân sự và tù chính trị phải được trả tự 

do” (14). Giữa tháng 5-1973, 5 nghị sĩ và 28 

dân biểu (nhóm thân Dương Văn Minh và 

Phật giáo ấn Quang) lên án gay gắt chính 

quyền đã vi phạm những quy định của Hiến 

pháp và Hiệp định Paris liên quan đến 

quyền tự do công dân. Ngoài ra, nhóm dân 

cử này cũng tố cáo Nguyễn Văn Thiệu có “ý 

định nhằm làm suy yếu lực lượng thứ Ba” 

(15). Ngày 4-6-1973, Dương Văn Minh ra 

tuyên bố, đòi hỏi hai bên miền Nam trả tự 

do tức khắc cho tù chính trị và đòi Nguyễn 

Văn Thiệu “hủy bỏ mọi sắc luật và mọi biện 

pháp xúc phạm đến những quyền tự do căn 
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bản của con người, những gì ngược lại với 

Điều 11 của Hiệp định Paris” (16). 

Ngày 5-10-1973, lực lượng thứ Ba công 

khai ra mắt nhân dân miền Nam và báo 

chí quốc tế dưới hình thức một cuộc “chiêu 

đãi’ tại khách sạn Continental (Sài Gòn), 

do bà dân biểu Kiều Mộng Thu tổ chức để 

“chào mừng bà Ngô Bá Thành ở tù về”. Bất 

chấp lệnh cấm của chính quyền Sài Gòn, 

buổi lễ vẫn được tiến hành với sự tham dự 

của khoảng 100 người. Tại buổi lễ, bà Ngô 

Bá Thành đọc diễn văn bày tỏ quan điểm 

chính thức của lực lượng thứ Ba trong tình 

hình mới và kêu gọi “hai bên miền Nam 

Việt Nam tôn trọng thành phần thứ Ba 

ngang nhau vì đó là một thực thể chính trị” 

(17). Từ đây, lực lượng thứ Ba nhanh chóng 

phát triển, với sự xuất hiện của nhiều tổ 

chức mới. 

Tại phiên họp thứ 41 ngày 15-2-1974 

với phái đoàn chính quyền Sài Gòn tại La 

Celle-Saint-Cloud (Pháp), Trưởng phái 

đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hòa miền Nam Việt Nam là Nguyễn Văn 

Hiếu đã khẳng định: “Lực lượng chính trị 

thứ Ba bao gồm những tổ chức và cá nhân 

thuộc các xu hướng chính trị tôn giáo 

không đứng về bên nào và tán thành Hiệp 

định, hiện ở miền Nam hoặc ở nước ngoài 

là một thực thể tồn tại và không ngừng 

phát triển. Trong năm qua, chính quyền 

Sài Gòn đã dùng trăm phương ngàn kế 

hòng phủ nhận, tăng cường, o ép và đàn áp 

lực lượng thứ Ba. Họ chẳng những tiếp tục 

giam giữ nhiều người mà còn bắt thêm 

nhiều người khác thuộc lực lượng này. 

Nhưng lực lượng thứ ba vẫn tích cực hoạt 

động và góp phần vào cuộc đấu tranh 

chung của nhân dân cho hòa bình, độc lập, 

dân chủ, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Lực 

lượng đó phải có vai trò xứng đáng trong 

đời sống chính trị hiện nay và sau này ở 

miền Nam Việt Nam. Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam đề nghị nhanh chóng thành lập Hội 

đồng Quốc gia hòa giải và Hòa hợp dân tộc 

gồm ba thành phần ngang nhau… Đại diện 

thành phần thứ ba, sẽ được cử theo nguyên 

tắc lực lượng chính trị thứ ba có tiếng nói 

của mình, có vị trí độc lập và bình đẳng 

trong Hội đồng” (18). 

ở Sài Gòn, ngày 14-2-1974, Tổ chức 

nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris 

(tiền thân là Lực lượng quốc gia tiến bộ) 

thành lập, do Luật sư Trần Ngọc Liễng làm 

Chủ tịch. Tham gia tổ chức này có nhiều 

nhân sĩ trí thức, tu sĩ các tôn giáo, đại diện 

các giới đồng bào, kể cả nhiều người là công 

chức, sĩ quan trong chính quyền Sài Gòn. 

Thành viên của tổ chức có: ủy ban chống sa 

thải, ủy ban chống đàn áp bất công, Mặt 

trận nhân dân cứu đói, ủy ban bảo vệ các 

bạn hàng chợ, ủy ban bảo vệ quyền lợi sinh 

viên, ủy ban bảo vệ tự do báo chí,... 

Ngày 18-8-1974, Hội bảo vệ Nhân quyền 

và Dân quyền Việt Nam, trong buổi ra mắt 

Chi hội ở Sài Gòn - Gia Định, đã quyết 

định thành lập ủy ban Nhân quyền vận 

động hòa bình để “tích cực góp phần vào 

công cuộc vận động chung của dân tộc, thực 

hiện nhân quyền và dân quyền” (19). Ngày 

18-9-1974, ủy ban ra tuyên bố, tố cáo 

chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục 

bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ: “Người 

dân sống dưới sức ép của thống trị, trên 

danh nghĩa là hạn chế mà trong thực tế là 

tước hết những quyền dân chủ của người 

dân. Những sắc luật thay thế các đạo luật 

thủ tiêu quyền tự do hoạt động chính trị, 

giết chết quyền tự do báo chí, đặt đời sống 

an ninh của dân chúng vào trong bất cứ 

một cấp bậc hành chính nào” (20).  

ở miền Trung, hàng năm chính quyền 

Sài Gòn phải hỗ trợ vận chuyển lúa gạo ở 

miền Nam ra. Tuy nhiên, do nạn tham 

nhũng trầm kha của bộ máy quan chức nên 
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năm 1974 đã xảy ra “nạn đói miền Trung”. 

Để góp phần khắc phục nạn đói và tập hợp 

lực lượng tham gia đấu tranh chống 

Nguyễn Văn Thiệu, ngày 22-9-1974, Mặt 

trận Nhân dân cứu đói được thành lập, do 

Đại đức Thích Hiển Pháp làm Chủ tịch, 

Linh mục Phan Khắc Từ làm Phó chủ tịch 

và dân biểu Nguyễn Văn Hàn làm Tổng 

thư ký. Mặt trận thu hút nhiều thành phần 

có ảnh hưởng trong nhân dân tham gia, 

như Tổng vụ trưởng vụ Cư sĩ Giáo hội Phật 

giáo thống nhất, Thượng tọa Thích Quảng 

Long, Ni sư Huỳnh Liên, các dân biểu Kiều 

Mộng Thu, Hồ Ngọc Nhuận, Giáo sư Lý 

Chánh Trung, Luật sư Ngô Bá Thành,... 

Tại buổi ra mắt, Mặt trận Nhân dân cứu 

đói khẳng định “chiến tranh từ 20 năm, 

nền kinh tế lệ thuộc, đồng bạc mất giá 

hằng tuần, thuế khóa nặng nề, gian thương 

tham nhũng” (21) là nguyên nhân dẫn đến 

nạn đói của đồng bào miền Nam. Mặt trận 

nêu rõ muốn cứu đói thì phải “đòi hỏi hòa 

bình, đòi hỏi công bằng, chống tham 

nhũng, chống gian thương” (22). Bà Ngô Bá 

Thành tố cáo việc Mỹ can thiệp vào miền 

Nam đã tạo nên cảnh chết chóc và làm cho 

nhân dân Việt Nam đói khổ. Quyết liệt 

hơn, dân biểu Kiều Mộng Thu còn trích 

máu viết thư đòi Nguyễn Văn Thiệu từ 

chức nếu không đem lại cơm no áo ấm cho 

đồng bào (23).  

Ngày 31-10-1974, 44 nghị sĩ và dân 

biểu đã đồng ký tên vào bản kiến nghị lên 

án Nguyễn Văn Thiệu “tự bịt tai, bịt mắt, 

dùng biện pháp đàn áp báo chí, bóp nghẹt 

tự do dân chủ và các nhân quyền căn bản 

đã được Hiến pháp minh định, để ngăn 

cản người dân không được tự do phát biểu 

ý kiến” (24). Bản kiến nghị cũng chỉ rõ đời 

sống của nhân dân miền Nam “chưa bao 

giờ cơ cực như hiện nay, với nạn lạm phát 

phi mã và sự phá giá kinh khủng của đồng 

bạc” mà nguyên nhân là do “kết quả của 

một chính sách độc diễn, độc tài, đảng trị, 

kéo bè phái để xây dựng một nền dân chủ 

giả tạo, từ thượng tầng đến thôn ấp, 

không đại diện quyền lợi cho dân và 

không bảo vệ quyền lợi của dân” (25). Kết 

thúc bản kiến nghị, các nghị sĩ và dân 

biểu kêu gọi Nguyễn Văn Thiệu “hãy nghe 

lời kêu gọi thiêng liêng của sông núi và 

của dân tộc, đừng kéo dài vô ích thảm 

cảnh hiện tại, hãy tự xử bằng cách tổ chức 

ngay cuộc Tổng tuyển cử ngõ hầu quốc 

dân có thể tự do chọn lựa một vị lãnh đạo 

xứng đáng trong hoàn cảnh và giai đoạn 

lịch sử này” (26).  

Ngày 26-1-1975, 18 đoàn thể chính trị 

(Lực lượng hòa giải dân tộc, Phong trào 

nhân dân chống tham nhũng, Hội chủ báo, 

Tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định 

Paris, ủy ban vận động cải thiện chế độ lao 

tù,...) ký chung một bản kiến nghị đòi Mỹ 

chấm dứt viện trợ cho chính quyền Nguyễn 

Văn Thiệu và lên án Nguyễn Văn Thiệu “là 

một cản trở cho hòa bình và cho sự hòa giải 

hòa hợp dân tộc, cũng như cho sự thi hành 

Hiệp định Paris” (27), đồng thời đòi 

Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. 

Ngày 1-2-1975, 23 tổ chức (Phong trào 

nhân dân chống tham nhũng, Hội đồng 

lãnh đạo tranh đấu đòi tự do báo chí và 

xuất bản, Lực lượng Luật sư tranh đấu, 

Lực lượng sinh viên, học sinh, các chính 

đảng và đoàn thể nhân dân,…) công bố 

chung một bản cáo trạng, tố cáo Nguyễn 

Văn Thiệu sau 8 năm cầm quyền “đã đưa 

xã hội miền Nam tới vực thẳm mạt vong, 

ông đã nuôi dưỡng và kéo dài chiến tranh 

bất tận” (28). Bản cáo trạng chỉ rõ: “Còn 

ông Thiệu, không thể có hòa bình, vì ông là 

sản phẩm của chiến tranh, tăng trưởng 

bằng chiến tranh, tồn tại bằng chiến tranh” 

(29). Vì vậy, thay mặt toàn thể nhân dân 

miền Nam, những tổ chức này đòi Thiệu 

phải từ chức. 
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2.2. Nắm chính quyền và góp phần 

kết thúc chiến tranh 

Thực hiện chủ trương và kế hoạch giải 

phóng miền Nam của Bộ Chính trị, ngày 4-

3-1975, Quân giải phóng bắt đầu đòn tiến 

công chiến lược Tây Nguyên, mở đầu cho 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Sau khi Tây Nguyên rơi vào tay Quân giải 

phóng, tại Sài Gòn, không những các nhân 

vật thuộc phe đối lập mà những người 

thuộc phe ôn hòa cũng yêu cầu Nguyễn 

Văn Thiệu rời bỏ chính quyền. Tuy nhiên, 

Nguyễn Văn Thiệu vẫn cố bám quyền lực. 

Cho đến khi “cánh cửa thép” Xuân Lộc bị 

xé toang trước sức tấn công của Quân giải 

phóng, ngày 21-4-1975, Nguyễn Văn Thiệu 

mới chịu từ chức. Sau khi lên thay, Trần 

Văn Hương tuyên bố: “Không có cách gì 

hơn là chúng ta cứ việc chiến đấu đến 

cùng... Chừng đó, dầu Sài Gòn này sẽ biến 

thành một biển máu... chúng ta sẽ cùng 

nước Việt Nam này (tức chế độ Sài Gòn) mà 

chết, chớ không thể đầu hàng được” (30). 

Trong lúc đó, cựu Phó Tổng thống Nguyễn 

Cao Kỳ có những cuộc tiếp xúc với các 

tướng lĩnh, ráo riết vận động nhằm nắm 

giữ quân đội, thực hiện “tử thủ” nếu Sài 

Gòn bị Quân giải phóng tấn công (31).  

Để ngăn chặn âm mưu này, các dân biểu 

đối lập trong Ban Trí vận Mặt trận - Khu 

ủy Sài Gòn - Gia Định đã tố cáo Trần Văn 

Hương âm mưu kéo dài chiến tranh và đòi 

hạ bệ Trần Văn Hương. Nhiệm vụ của cơ sở 

nằm vùng lúc này là tìm một nhân vật vừa 

được Mỹ ủng hộ vừa tán thành hòa bình để 

thay thế Trần Văn Hương. Trong hoàn 

cảnh này, đối tượng tỏ ra thích hợp nhất là 

Dương Văn Minh. Các cán bộ tình báo, điệp 

báo, binh vận và trí vận như kỹ sư Tô Văn 

Cang, thẩm phán Triệu Quốc Mạnh, nhà 

báo Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Văn Cước,...; 

những người gần gũi cách mạng hoặc cơ sở 

của Ban Trí vận như Luật sư Trần Ngọc 

Liễng, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 

Luật sư Ngô Bá Thành, nguyên Phó Chủ 

tịch Hạ viện Sài Gòn Hồ Văn Minh, nhiều 

dân biểu đối lập,... đều nhất trí ủng hộ 

phương án Dương Văn Minh nhận làm tổng 

thống để chấm dứt chiến tranh. Những 

nhân vật cốt cán và cảm tình cách mạng 

hoạt động trong “nhóm Dương Văn Minh” 

như Huỳnh Bá Thành, Dương Văn Ba và 

Lý Quý Chung đã cùng nhau thảo tuyên 

cáo chống chính phủ Trần Văn Hương, tố 

cáo ông ta là tay sai Mỹ, lập một “chính 

phủ Thiệu không có Thiệu”. Bản Tuyên cáo 

được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và in 

ronéo phân phát cho báo chí Sài Gòn. Việc 

làm này đã gây chấn động dư luận, tạo cho 

Dương Văn Minh một thế đứng chính trị, 

công khai làm chỗ dựa cho lực lượng thứ Ba 

và cơ sở cách mạng trong chính quyền Sài 

Gòn, đồng thời cũng gây áp lực với Mỹ để 

buộc Washington nhanh chóng buộc Trần 

Văn Hương phải chuyển giao quyền lực. 

Tuy nhiên, Trần Văn Hương cố bám ghế 

tổng thống bằng cách tuyên bố chỉ ra đi khi 

quốc hội đồng ý. Như vậy, cuộc đấu tranh 

nhằm đẩy Trần Văn Hương ra khỏi dinh 

Độc Lập đã hướng sang quốc hội.  

Ngày 26-4, Quốc hội Sài Gòn được triệu 

tập để nghe tình hình quân sự và quyết 

định người thay thế Trần Văn Hương. Mặc 

dù, các đại biểu đều biết mục đích phiên 

họp là đưa Dương Văn Minh lên thay Trần 

Văn Hương nhưng cuộc thảo luận có lúc 

dẫm chân tại chỗ và rơi vào bế tắc do sự 

chống đối của những dân biểu, nghị sĩ thân 

Nguyễn Văn Thiệu nắm đa số trong cả 

Thượng nghị viện lẫn Hạ nghị viện. Số này 

lo sợ nếu phe Dương Văn Minh lên cầm 

quyền một mặt sẽ trả thù họ, mặt khác việc 

này sẽ khiến Quân giải phóng vào Sài Gòn 

nhanh hơn và họ không kịp di tản ra nước 

ngoài. Nắm được tâm lý đó, dân biểu Lý 

Quý Chung với tư cách đại diện cho Dương 
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Văn Minh đã khẳng định: “Thứ nhất, sẽ 

không có ai trong phe thân chính quyền bị 

trả thù vì hoạt động ủng hộ Thiệu hoặc 

chống phe đối lập. Thứ hai, những ai muốn 

rời khỏi Việt Nam thì sẽ được chính quyền 

mới cấp hộ chiếu ra đi chính thức” (32). Với 

những hoạt động của lực lượng thứ Ba 

trước và trong cuộc họp của Lưỡng viện Sài 

Gòn đã góp phần đưa Dương Văn Minh 

chính thức lên làm tổng thống với số phiếu 

gần như tuyệt đối: 147/151 phiếu.  

Cũng trong ngày 26-4, Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam ra Tuyên bố khẳng định: “Phải xóa bỏ 

chính quyền Sài Gòn, công cụ của chủ 

nghĩa thực dân mới của Mỹ, xóa bỏ bộ máy 

chiến tranh và bộ máy kềm kẹp và đàn áp 

nhân dân hiện nay ở miền Nam Việt Nam” 

(33). Nhận xét về tuyên bố này, Frank 

Snepp cho rằng: “Hà Nội đòi chính phủ và 

quân đội Nam Việt Nam phải đầu hàng và 

kêu gọi lực lượng thứ Ba cùng với nhân dân 

nổi dậy khởi nghĩa. Dương Văn Minh 

thường được coi là người trung lập của lực 

lượng thứ Ba” (34). 

Trong nội các Dương Văn Minh, cách 

mạng vận động đưa người của mình hoặc ít 

ra là những người có xu hướng trung lập 

vào nắm các chức vụ quan trọng trong 

quân đội, cảnh sát và chính quyền, để góp 

phần làm chính quyền Sài Gòn từ mất hiệu 

lực đến nhanh chóng tan rã. Luật sư 

Nguyễn Văn Huyền (trí thức Công giáo) 

làm Phó Tổng thống, Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu 

giữ chức Thủ tướng, Lý Quý Chung làm Bộ 

trưởng Bộ Thông tin, Thẩm phán Triệu 

Quốc Mạnh nắm Giám đốc Nha Cảnh sát 

Đô thành, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh 

giữ chức Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng 

Sài Gòn. Đối với Bộ Quốc phòng, Dương 

Văn Minh đã mời một nhân vật trong Lực 

lượng hòa giải dân tộc thuộc ảnh hưởng 

Phật giáo ấn Quang - ông Bùi Tường Huân 

(Giáo sư Đại học Huế) - giữ chức Bộ trưởng. 

Lí giải về vấn đề này, Dương Văn Minh giải 

thích: “Chính phủ của mình đâu có mục 

đích tiếp tục chiến tranh. Một Bộ trưởng 

dân sự và là một giáo sư đại học làm Bộ 

trưởng quốc phòng thể hiện cụ thể ý muốn 

hòa bình của anh em mình” (35). 

Trong diễn văn nhậm chức, Dương Văn 

Minh chính thức công nhận Chính phủ 

Cách mạng lâm thời với đề nghị ngừng bắn 

và họp hội nghị hòa bình trong khuôn khổ 

của Hiệp định Paris, tuyên bố thả hết tù 

chính trị, yêu cầu quân đội bảo vệ phần 

lãnh thổ còn lại, thực hiện ngừng bắn khi 

có yêu cầu (36). Tiếp theo, ngay trong ngày 

28-4, Dương Văn Minh đã gửi thư cho Đại 

sứ Mỹ Martin, yêu cầu cơ quan Tùy viên 

quân sự Mỹ phải rời khỏi Việt Nam trong 

vòng 24 giờ. Yêu cầu này khiến Martin hết 

sức bất ngờ và thất vọng, bởi “đó là một 

sáng kiến dại dột vì không còn bất kỳ sự có 

mặt nào của người Mỹ ở Nam Việt Nam 

trong lúc này có nghĩa là loại bỏ mọi kiềm 

chế còn lại đối với sự hiện diện của quân 

miền Bắc tại Nam Việt Nam” (37). 

Bộ trưởng Bộ Thông tin Lý Quý Chung 

yêu cầu Đài phát thanh Sài Gòn ngưng 

phát những bài hát “chống Cộng” và lời kêu 

gọi binh sĩ tiếp tục chiến tranh. Đồng thời, 

trấn an tinh thần của một bộ phận nhân 

dân đang hoảng loạn khi Mỹ tung tin nếu 

Sài Gòn thất thủ, ở miền Nam sẽ có “tắm 

máu”, ông kêu gọi đồng bào bình tĩnh, ở 

yên tại chỗ. Bên cạnh đó, sinh viên Huỳnh 

Tấn Mẫm (nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh 

viên Sài Gòn) cũng xuất hiện trên truyền 

hình với tư cách là một trí thức yêu nước, 

kêu gọi mọi người hãy ở lại. 

Chiều ngày 29-4, Triệu Quốc Mạnh ra 

lệnh cho thuộc cấp khẩn trương làm hai 

việc quan trọng là vô hiệu hóa hệ thống 

cảnh sát và thả tù chính trị. Ông cho giải 

tán các F (tức tổ chức cảnh sát đặc biệt), bộ 
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chỉ huy cảnh sát quận và các cuộc cảnh sát 

(tổ chức cảnh sát ở cơ sở). Bộ máy kìm kẹp 

của chính quyền Sài Gòn tan rã, tạo điều 

kiện cho đồng bào nội đô nổi dậy. Trước 

khả năng tù chính trị có thể bị giết hàng 

loạt bởi những thành phần “chống Cộng” 

cực đoan bị dồn vào thế chân tường, Triệu 

Quốc Mạnh đã “nhân danh Tổng thống” 

lệnh thả hết tù chính trị. ở một diễn biến 

khác, nhằm tạo điều kiện cho Quân giải 

phóng vào Sài Gòn nhanh hơn trước âm 

mưu của những phần tử hiếu chiến, định 

phá các cầu ở phía Bắc thành phố, Nguyễn 

Hữu Hạnh ra lệnh không được phá cầu 

(38). Chính quyết định này đã giữ được các 

cầu như Rạch Chiếc, Sài Gòn,… tạo điều 

kiện để Quân giải phóng tiến nhanh vào 

thành phố. 

Cùng thời điểm, phía chính quyền 

Dương Văn Minh cử đại diện đến tiếp xúc 

với đại diện Phái đoàn Chính phủ Cách 

mạng lâm thời trong Ban Liên hiệp tại trại 

David trong sân bay Tân Sơn Nhất. Theo 

yêu cầu của đại diện cách mạng, Phó Tổng 

thống Nguyễn Văn Huyền cho soạn ngay 

tuyên bố chấp nhận mọi điều kiện Tuyên 

bố của Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 26-4-

1975 (39). 17 giờ ngày 29-4-1975, tuyên bố 

này được Phó Tổng thống Nguyễn Văn 

Huyền đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn và 

được phát đi phát lại nhiều lần. 

8 giờ sáng 30-4-1975, Dương Văn Minh 

họp nội các chủ trương “Tuyên bố thành 

phố bỏ ngỏ”, giao chính quyền lại cho 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam. 9 giờ 30 phút sáng 

30-4, Đài phát thanh Sài Gòn phát tuyên 

bố của Dương Văn Minh: “Đường lối, chủ 

trương của tôi là hòa giải và hòa hợp dân 

tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin 

tưởng sâu xa vào sự hòa giải người Việt 

Nam để khỏi phí phạm xương máu người 

Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả anh 

em chiến sĩ cộng hòa hãy bình tĩnh, ngưng 

nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu 

cầu anh em Chính phủ Cách mạng lâm 

thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng 

nhau thảo luận bàn giao chính quyền trong 

vòng trật tự, tránh sự đổ máu vô ích cho 

đồng bào” (40). Với tư cách là Phụ tá Tổng 

Tham mưu trưởng thay mặt cho Trung 

tướng Vĩnh Lộc “vắng mặt” (đã đào nhiệm, 

di tản ra nước ngoài), Chuẩn tướng Nguyễn 

Hữu Hạnh ra “Nhật lệnh” cho tư lệnh các 

quân đoàn, quân binh chủng, địa phương 

quân, nghĩa quân phải triệt để thi hành 

lệnh của Tổng thống Việt Nam cộng hòa 

thực hiện cuộc ngừng bắn, “án binh bất động 

(41). Sau đó, các tuyên bố này đã liên tục 

phát đi phát lại nhiều lần nhằm ngăn chặn 

sự chống đối của những binh sĩ ngoan cố. 

Nhìn trên toàn cục, sau những tuyên 

bố từ đầu não chính quyền, quân đội Sài 

Gòn 9 giờ 30 phút sáng ngày 30-4, trong 

bối cảnh các quân đoàn chủ lực Giải phóng 

đang tiến công thần tốc từ ngoài vào và nổi 

dậy của các lực lượng tại chỗ, trong đó đặc 

biệt là mũi tiến công binh vận, hầu hết các 

đơn vị còn lại của quân Sài Gòn trên chiến 

trường Đông Nam Bộ tê liệt hoặc tan rã, đa 

số lần lượt đầu hàng (42). 

Trưa 30-4-1975, sau khi ta chiếm dinh 

Độc lập, theo yêu cầu của đại diện Quân giải 

phóng, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 

vô điều kiện trên đài phát thanh. Tiếp đó, 

Vũ Văn Mẫu kêu gọi “tất cả các tầng lớp 

đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình 

của dân tộc, và quay trở lại sinh hoạt bình 

thường. Các nhân viên của các cơ quan hành 

chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng 

dẫn của chính phủ cách mạng” (43). Chiến 

dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi. 
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3. Một số nhận xét 

Một là, nhận thức về nguồn gốc và 

thành phần của lực lượng thứ Ba còn có 

những quan điểm khác nhau tùy theo từng 

thời điểm và cách tiếp cận. Nếu chỉ đơn 

thuần xem đó là thành phần trung lập, 

đứng giữa cách mạng và Mỹ cùng các thế 

lực tay sai thì lực lượng này xuất hiện khá 

sớm, ngay từ những năm đầu của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đặt trong 

sự đối đầu căng thẳng giữa hai phe Xã hội 

chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa trong cuộc 

Chiến tranh Lạnh và khuynh hướng không 

liên kết trên thế giới trỗi dậy từ giữa thập 

niên 1950 cũng như do sự hình thành ngày 

càng nhiều phe phái khác nhau ở miền Nam 

Việt Nam thì thành phần này ngày càng 

phức tạp. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định 

là khá nhiều trong đó là những người yêu 

nước, có tinh thần dân tộc cao và đều chung 

quyết tâm chống lại sự xâm lược của Mỹ và 

lật đổ các chính quyền do Mỹ lập nên. 

Hai là, do sự phức tạp về xu hướng và 

thành phần nên lực lượng thứ Ba dù chưa 

thực sự trở thành một tập hợp thống nhất 

nhưng có vai trò và đóng góp nhất định 

trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Từ chỗ ban đầu được 

nhìn nhận như chỉ là lực lượng đối lập với 

các chính quyền Sài Gòn, dần dần lực 

lượng thứ Ba được xem là một bộ phận 

trong phong trào đấu tranh chống Mỹ và 

chính quyền tay sai, nghĩa là cùng mục 

đích với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh 

đạo. Qua các văn bản chỉ đạo của Bí thư 

thứ nhất Lê Duẩn, ta có thể thấy Đảng Lao 

động Việt Nam nhận thức rất rõ vai trò 

ngày càng quan trọng của lực lượng này đối 

với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, 

việc Hiệp định Paris ghi nhận chính thức 

lực lượng này là một thành phần của Hội 

đồng quốc gia hòa giải dân tộc là một thắng 

lợi của hai phái đoàn ta tại bàn đàm phán. 

Nó tạo nên vị thế hợp pháp và cơ sở pháp lý 

cho phong trào đấu tranh chính trị, nhất là 

tại các đô thị miền Nam. 

Ba là, khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam 

Việt Nam, nguy cơ sụp đổ của chính quyền 

Nguyễn Văn Thiệu luôn hiện hữu. Để tồn 

tại, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu càng 

đẩy mạnh thực hiện các chính sách đi 

ngược lại Hiệp định Paris cũng như khát 

vọng tự do, dân chủ và các quyền dân sinh 

của nhân dân miền Nam. Điều này càng 

tăng thêm sự đối lập của chính quyền này 

với quảng đại quần chúng. Hòa chung trong 

phong trào chung của nhân dân, lực lượng 

thứ Ba đã có nhiều hoạt động tích cực đòi 

chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thi hành 

nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, lập lại hòa 

bình, trả tự do cho tù chính trị, thực hiện 

các quyền dân sinh, dân chủ. Ngoài ra, lực 

lượng này còn tấn công trực diện vào 

Nguyễn Văn Thiệu, khi vạch mặt bản chất 

độc tài, tham nhũng, hiếu chiến của 

Nguyễn Văn Thiệu bằng những bản tuyên 

bố và cáo trạng nảy lửa. Dù không hình 

thành một mặt trận chung song lực lượng 

thứ Ba đã bước đầu tập hợp được nhiều 

thành phần, giới và những cá nhân có vị 

trí nhất định trong xã hội miền Nam tham 

gia, làm cho chính trường Sài Gòn thêm 

“sôi động”, góp phần thúc đẩy phong trào 

đô thị phát triển. Qua lực lượng thứ Ba, 

dư luận trong nước và thế giới thêm hiểu 

hơn về chính sách tiếp tục chiến tranh của 

Mỹ và Việt Nam cộng hòa, từ đó càng làm 

cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bị cô 

lập trên trường quốc tế. 

Bốn là, góp phần vào thắng lợi nhanh 

chóng của chiến dịch Hồ Chí Minh, với một 

Sài Gòn hầu như nguyên vẹn, không thể 

không nhắc đến vai trò của lực lượng thứ 

Ba trong nỗ lực đưa Dương Văn Minh lên 

nắm quyền tổng thống Sài Gòn vào buổi 

hoàng hôn của chính trường miền Nam 
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Việt Nam và tác động để chính quyền này 

nhanh chóng đi đến quyết định đầu hàng. 

Như phát biểu tại cuộc Hội thảo kỉ niệm 35 

năm thống nhất đất nước (1975-2010), do 

Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hồ Chí Minh 

tổ chức ngày 20-4-2010, ông Nguyễn Hữu 

Hạnh nhấn mạnh: “Có người nói nhờ có 5 

cánh quân đánh vào mà Sài Gòn không đổ 

nát. Tôi xác nhận, chúng tôi mong 5 cánh 

quân vào nhanh bởi chúng tôi đã tung hết 

quân cảnh ra giữ trật tự cho Sài Gòn 

tránh cảnh cướp bóc mà chỉ có những dân 

chúng nghèo hôi của những nơi Mỹ bỏ lại. 

Nếu không thế thì không còn Sài Gòn 

nguyên vẹn để đón Quân giải phóng” (44). 

Gần 28 năm sau ngày Sài Gòn giải phóng 

(năm 2002), Trung ương Đảng đã đánh giá 

về Dương Văn Minh như sau: “Tuyên bố 

của Dương Văn Minh và nhật lệnh của 

Nguyễn Hữu Hạnh cũng đã có tác dụng 

nhất định làm giảm ý chí đề kháng của 

đại bộ phận quân ngụy vào những giờ chót 

của chiến tranh, tạo thuận lợi để đại quân 

ta tiến nhanh vào Sài Gòn” (45). Về thời 

gian, tính từ lúc Dương Văn Minh lên 

nhậm chức (17 giờ 30 phút ngày 28-4-

1975) cho đến khi đầu hàng (11 giờ 30 

phút ngày 30-4-1975) chỉ vẻn vẹn 43 tiếng 

đồng hồ. Rõ ràng, những việc làm của 

Dương Văn Minh và nội các của Dương 

Văn Minh vào giờ phút quyết định của 

chiến tranh đã tránh được bao máu đổ và 

tang tóc cho nhân dân Sài Gòn cũng như 

các tỉnh còn lại. Đó không phải là hành 

động của kẻ bị dồn vào thế chân tường, mà 

là kết quả tổng hợp tác động của sự hợp 

đồng tác chiến của ba mũi đấu tranh quân 

sự, chính trị và binh vận; là kết quả của 

quá trình vận động lâu dài từ năm 1962 

của người em trai Dương Văn Minh là 

Trung tá Dương Thanh Nhựt - và những 

người trong “nhóm Dương Văn Minh”; là 

truyền thống yêu nước tiềm ẩn của con 

người Việt Nam ở nhiều mức độ khác 

nhau, đến lúc có điều kiện thể hiện. 

Năm là, thắng lợi vĩ đại Xuân 1975 là 

công lao của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, như lời Trung tướng Trần Văn 

Trà tuyên bố tại dinh Độc Lập (ngày 2-5-

1975): “Đối với chúng ta, không có kẻ thua, 

người thắng mà chỉ có dân tộc ta thắng Mỹ” 

(46). Đóng góp vào thắng lợi chung đó có 

nhiều nhân tố, bên cạnh đòn tấn công của 

các cánh quân chủ lực còn có sự phối kết 

hợp của nổi dậy tại chỗ và mũi tấn công 

binh - địch vận. Chiến tranh đã đi qua tròn 

nửa thế kỉ và khi đất nước sắp bước vào kỉ 

nguyên mới, đây là lúc chúng ta nhìn nhận 

lại đóng góp của mỗi cá nhân, tổ chức trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói 

chung, giai đoạn 1973-1975 nói riêng. Với 

những hoạt động sau Hiệp định Paris như 

đã trình bày, việc nghiên cứu và đánh giá 

vai trò cũng như đóng góp của lực lượng 

thứ Ba trong tiến trình cách mạng miền 

Nam là một vấn đề hết sức cần thiết. Vấn 

đề quan trọng hơn là từ sự nhìn nhận về 

đóng góp của các lực lượng trong thắng lợi 

chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

các cấp quản lý cần có những giải pháp 

nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh của 

toàn thể dân tộc, kể cả kiều bào ở nước 

ngoài, cùng chung tay đóng góp xây dựng 

đất nước trước vận hội mới. 

____________________ 
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những người cộng sản. Nhà hoạt động phản chiến 

Hassler xác định lực lượng thứ Ba có bốn đặc điểm 

dễ nhận thấy là: (1) một phong trào có trụ sở tại đô 
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